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Chaát choáng chaùy polymer
Trong suốt 4 thập kỷ qua, những nhà nghiên cứu 

vật liệu đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm ra những 
hợp chất có khả năng bảo vệ polymer, cụ thể là các 
sản phẩm vải sợi cotton chống cháy hoặc ít nhất 
làm chậm quá trình lan rộng của ngọn lửa sau khi 
vải đã bốc cháy. Một cách tổng quát, khi vải cotton 
bị đốt cháy hoặc đón nhận một dòng nhiệt lượng 
lớn, hiện tượng phân hủy sẽ diễn ra, bao gồm 2 quá 
trình: (1) cấu trúc polymer của vải cotton bao gồm 
các đơn vị glycosyl lần lượt bị cắt đứt, tạo thành các 
tiểu phân dễ bay hơi, thúc đẩy quá trình cháy, đồng 
thời (2) quá trình dehydrate hóa của các đơn vị này 
cũng sẽ diễn ra, hình thành một cấu trúc carbon 
ổn định, được gọi là than [1]. Như vậy, để hạn chế 
quá trình phân hủy của vải sợi, một giải pháp được 
đề nghị là sử dụng các tiểu phân có khả năng can 
thiệp vào quá trình phân hủy nhằm thúc đẩy quá 
trình dehydrate hóa thay vì quá trình cắt đứt chuỗi 
polymer của vải cotton.

Từ đó, một lượng lớn các sản phẩm chống cháy với 
thành phần chính là các chất chứa halogen hoặc dẫn 
xuất halogen đã lần lượt được tổng hợp thành công 
[2]. Tuy nhiên, bên cạnh mức độ hiệu quả và quy mô 
sử dụng rộng rãi, một số phân tử có trong thành phần 
các chất chống cháy này như pentabromodiphenyl 
ether (hình 2), decabromodiphenyl ether (hoặc 
oxide) và polychlorinated biphenyls được nhận thấy 
có khả năng tương tác sinh học và độc hại không 
chỉ đối với môi trường mà còn đối với sức khỏe 
con người [3]. Chính vì vậy, các chất chống cháy 
có thành phần halogen dần được thay thế trên thị 
trường bằng các hợp chất chống cháy khác, chẳng 
hạn các hợp chất dựa trên nền tảng photpho (muối 
hydroxymethylphosphonium hoặc dẫn xuất của N-
methylol phosphonopropionamide) [4].

Giữa các nỗ lực tìm kiếm một chất chống cháy 
mới vừa rẻ tiền vừa thân thiện hơn với môi trường, 
nhiều nhà nghiên cứu đã đề nghị sử dụng các hợp 
chất có nguồn gốc sinh học như protein và acid 
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Hình 1: tìm 
kieám chaát 
choáng chaùy 
bảo vệ sợi 
vải luôn là 
nhu cầu 
lớn của con 
người

Hình 2: pentabromodiphenyl ether, hợp chất độc hại 
có trong thành phần chất chống cháy
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nucleic như một giải pháp thay thế hiệu quả các sản 
phẩm truyền thống. Nhóm nghiên cứu của Giulio 
Malucelli đến từ Đại học Bách khoa Torino, Ý đã 
thử nghiệm kết hợp chất lỏng cô lập từ protein và 
DNA tinh trùng của cá trích để phủ lên trên các lớp 
vải cotton nhằm đạt độ che phủ đồng nhất [5]. Các 
phân tử DNA này đóng vai trò như những chất ức 
chế sự cháy, khiến cho lớp vải cotton sau khi xử 
lý cho thời gian cháy dài hơn trước khi xử lý, đồng 
nghĩa với việc làm chậm tốc độ cháy [6, 7]. Kết quả 
này cho thấy những phân tử hữu cơ sinh học rất có 
thể sẽ trở thành một giải pháp hóa học xanh, mới 
và sáng tạo cho nhu cầu tìm kiếm các chất chống 
cháy phù hợp mà vẫn đảm bảo tính thân thiện môi 
trường.

Ứng dụng casein và hydrophobin làm chất chống 
cháy

Trong nhiều loại protein chiết xuất từ động vật 
hoặc nguồn vi khuẩn, casein và hydrophobin với 
thành phần chứa các nguyên tố photpho và lưu 
huỳnh đang trở thành một nguồn nguyên liệu hứa 
hẹn cho việc tạo ra các chất chống cháy bảo vệ 
vải sợi. Casein là protein chính có trong sữa (chiếm 
khoảng 80%), thường thu được như một loại đồng 
sản phẩm trong quá trình sản xuất sữa không béo. 
Casein được cấu thành bởi nhiều thành phần, trong 
đó αs 1-casein (hình 3), αs2-casein, βâ-casein và κ 
-casein là phổ biến nhất (αs-casein chiếm phần lớn 
hàm lượng protein, chứa khoảng 8-10 nhóm seryl-
phosphate, trong khi β-casein chỉ chứa khoảng 5 
gốc phosphoserine) [8]. Mặc dù bản chất vốn là một 
thành phần trong các loại sản phẩm dinh dưỡng, 
casein cũng được sử dụng trong một thời gian dài 
với nhiều mục đích ứng dụng khác nhau, như làm 
vật liệu kết dính cho nhựa, sợi nhân tạo, lớp phủ và 
thuốc nhuộm [9]. Gần đây, casein còn được khai 
thác để chế tạo các tấm phim mỏng cấu thành các 
màng mô sinh học nhân tạo [10].

Hydrophobin được sản xuất từ nấm sợi và chứa một 
lượng lớn các protein nhỏ giàu cysteine với phân tử 
lượng khoảng 10 kDa [11]. Những protein này có đặc 
điểm chung là thường chứa khoảng 8 nhóm cysteine 
hình thành các liên kết dạng disulphite không liên tục 
để ổn định cấu trúc bậc ba của phân tử. Tương tự như 
casein, hydrophobin có khả năng kết dính ngay lập 
tức các chất nền nhờ vào khả năng tự sắp xếp các 
nhóm thân nước và kỵ nước [12]. Do đó, hydrophobin 
được sử dụng như những chất hoạt động bề mặt đặc 
biệt, hoặc như những tác nhân tạo bọt để cố định 
protein trong công nghiệp thực phẩm, trong lĩnh vực 
cảm biến sinh học và trong công nghệ dược phẩm 
[13].

Gần đây, nhóm nghiên cứu của Giulio Malucelli 
đã tiếp tục tiến hành tổng hợp chất chống cháy với 
thành phần chứa casein hoặc hydrophobin [14]. Khi 
vải sợi bị cháy, các nhóm phosphate của casein và 
các liên kết disulphide của hydrophobin được cho 
rằng có thể thúc đẩy đến quá trình chuyển hóa một 
phần cellulose nhất định thành than, thay vì tạo ra 
các sản phẩm cháy dễ bay hơi. Nhờ đó casein và 
hydrophobin có thể ngăn cản sự cháy hoặc ít nhất 
ngăn không cho sự cháy lan rộng.

Gắn kết casein và hydrophobin lên vải cotton
Quá trình tổng hợp chất chống cháy dựa trên nền 

tảng casein tẩm trên vải cotton của Giulio Malucelli có 
thể được miêu tả tóm tắt như sau: bột casein (5% khối 
lượng) được hòa tan trong nước cất, ủ ở 800C trong 
bể ủ nhiệt (pH của huyền phù được giữ ở khoảng 
8,5), rồi để nguội đến 300C. Sau đó, dung dịch huyền 
phù này được trải đều lên một lớp vải cotton, phần dư 
được loại bỏ bằng cách quay nhẹ tấm vải trên một 
trục quay. Vải sẽ được để khô đến khi khối lượng 
không đổi.

Song song với quá trình trên, một mẫu vải khác 
sẽ được gắn kết với hydrophobin bằng phương pháp 
ngâm tẩm đơn giản. Cụ thể, vải cotton sẽ được xử lý 
với dung dịch hydrophobin trong một buồng kín có 
độ ẩm được duy trì 30% ở 300C. Mẫu vải cotton được 
nhúng vào trong dung dịch hydrophobin trong 1 phút, 
rồi được lấy ra, loại bỏ phần dung dịch dư bằng cách 
quay nhẹ mẫu vải trên và để khô đến khi khối lượng 
không đổi.

Cơ chế chống cháy
Khả năng chống cháy của các loại vải sản phẩm 

này được đánh giá thông qua thử nghiệm đốt cháy với 
ngọn lửa methane. Mỗi mẫu vải với diện tích 50x100 
mm2 được đặt thẳng góc với ngọn lửa trong thời gian Hình 3: cấu trúc phân tử ás1-casein
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3 giây, sau đó ngưng đốt để ngọn lửa trên vải tự lan 
rộng ra. Thời gian cháy hoàn toàn và tốc độ cháy 
được xác định để so sánh khả năng chống cháy giữa 
các mẫu khác nhau. Kết quả cho thấy, đối với mẫu 
vải cotton không xử lý, tổng thời gian cần để cháy 
hoàn toàn là 72 giây, với tốc độ cháy lan là 1,5 mm/s. 
Ngược lại, với mẫu vải cotton tẩm casein, thời gian 
đốt cháy là 100 giây, tốc độ cháy là 1,0 mm/s, tương 
tự, mẫu cotton tẩm hydrophobin cũng có thời gian đốt 
cháy là 104 giây, tốc độ cháy là 1,1 mm/s. Như vậy, 
casein hay hydrophobin khi được tẩm lên vải có khả 
năng làm chậm sự cháy một cách rõ ràng.

Để tìm hiểu một phần cơ chế chống cháy của 
hai loại protein trên, Giulio Malucelli đã tiến hành 
khảo sát hình thái bề mặt của mẫu vải cotton phủ 
casein và cotton phủ hydrophobin sau khi đã đốt 
cháy bằng kỹ thuật kính hiển vi điện tử quét. Hình 4 
thể hiện bề mặt của vải cotton phủ casein sau khi 
thử nghiệm đốt bằng methane, cho thấy casein bám 
dính trên bề mặt vải có khả năng tạo ra các cấu trúc 
hình cầu như những bong bóng lớn giàu photpho. 
Những bong bóng này sẽ vỡ ra khi vải bị đốt cháy, 
thay vì quá trình cắt đứt chuỗi polymer của cotton. 
Ngược lại, sau khi đốt cháy vải cotton đã được xử lý 
với hydrophobin (hình 5), bề mặt các sợi vải có chứa 
những cấu trúc hạt ngọc như bong bóng nhỏ không 
bị vỡ ra. Đây được xem là bằng chứng cho quá trình 
cắt đứt các liên kết disulphite của hydrophobin và 
thúc đẩy sự tạo nối giữa các nhóm amide [15,16]. 
Tuy nhiên, mối liên hệ giữa những cấu trúc mới này 
với khả năng chống cháy của casein và hydrophobin 
vẫn chưa được làm rõ, cần những nghiên cứu sâu 
hơn về bản chất quá trình cháy của vải cotton.

Mặc dù vậy, nghiên cứu của Giulio Malucelli và 
các đồng nghiệp tại Đại học Bách khoa Torino, Ý đã 
cụ thể hóa hướng nghiên cứu sử dụng các chất có 
nguồn gốc thiên nhiên để tổng hợp chất chống cháy 
cho vật liệu polymer. Đây là hướng nghiên cứu thân 
thiện với môi trường, hứa hẹn sẽ còn được phát triển 
mạnh trong tương lai n

LTK (tổng hợp)
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